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1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.


Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và làm công tác giảng dạy nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 


3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 
98 tÝn chỉ (chưa kể kiến thức GDQP và GDTC)
4. Đối tượng tuyển sinh: 

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-GDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và các văn bản hiện hành; Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08/7/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
6. Thang ®iÓm: Tính theo thang điểm 10 ( từ 0 ( 10)

7. Nội dung chương trình:
	TT
	MÃ HP
	Khoa, Bộ môn quản lý
	Tên học phần
	Tín chỉ

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH

	I
	
	
	Kiến thức giáo dục đại cương
	33
	32
	1

	1.1
	
	BM LLCT
	Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	10
	10
	0

	1
	
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
	2
	2
	0

	2
	
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2
	3
	3
	0

	3
	
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0

	4
	
	
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	3
	3
	0

	1.2
	
	
	Khoa học xã hội và nhân văn
	4
	4
	0

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	2
	2
	0

	5
	
	BM LLCT
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	0

	B
	
	
	Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần sau)
	2
	2
	0

	6
	
	
	Tâm lý học đại cương
	2
	2
	0

	7
	
	
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0

	8
	
	
	Văn hóa kinh doanh
	2
	2
	0

	1.3
	
	
	Ngoại ngữ (Kể cả tiếng Anh chuyên ngành)
	6
	6
	0

	9
	
	BM Ngoại ngữ
	Tiếng Anh cơ bản
	4
	4
	0

	10
	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	2
	0

	1.4
	
	
	Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường
	13
	12
	1

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	11
	10
	1

	11
	
	BM Toán
	Toán cao cấp 1
	3
	3
	0

	12
	
	
	Toán cao cấp 2
	3
	3
	0

	13
	
	BM KHMT
	Nhập môn tin học
	3
	2
	1

	14
	
	BM Toán
	Xác suất thống kê
	2
	2
	0

	B
	
	
	Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau)
	2
	2(1)
	0(1)

	15
	
	BM QTKD
	Địa lý kinh tế
	2
	2
	0

	16
	
	BM KHMT
	Tin học văn phòng
	2
	1
	1

	17
	
	BM GDTC
	Giáo dục thể chất
	3
	0
	3

	18
	
	BM GDQP
	Giáo dục quốc phòng, an ninh
	8
	7
	1

	II.
	
	
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	65
	52
	13

	2.1
	
	
	Kiến thức cơ sở khối ngành
	3
	3
	0

	19
	
	BM QTKD
	Kinh tế vi mô
	3
	3
	0

	2.2
	
	
	Kiến thức cơ sở ngành
	13
	13
	0

	20
	
	BM QTKD
	Nguyên lý thống kê
	2
	2
	0

	21
	
	BM LLCT
	Pháp luật kinh tế
	2
	2
	0

	22
	
	BM QT KD
	Quản trị học
	2
	2
	0

	23
	
	BM Kế toán
	Tài chính - Tiền tệ
	3
	3
	0

	24
	
	
	Mô hình toán kinh tế
	2
	2
	0

	25
	
	
	Toán tài chính
	2
	2
	0

	2.3
	
	
	Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành)
	33
	28
	5

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	31
	26
	5

	26
	
	BM Kế toán
	Nguyên lý kế toán
	3
	3
	0

	27
	
	
	Thuế
	3
	3
	0

	28
	
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	4
	4
	0

	29
	
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	4
	0

	30
	
	
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	3
	0

	31
	
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	3
	0

	32
	
	
	Kế toán quản trị
	3
	3
	0

	33
	
	
	Kiểm toán căn bản
	2
	2
	0

	34
	
	
	Kế toán máy
	2
	1
	1

	35
	
	
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	0
	4

	B
	
	
	Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần sau)
	2
	2(1)
	0(1)

	36
	
	BM Kế toán
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	2
	0

	37
	
	
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	2
	0

	38
	
	
	Tin học kế toán
	2
	1
	1

	2.4
	
	
	Kiến thức bổ trợ
	8
	8
	0

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	6
	6
	0

	39
	
	BM Kế toán
	Tài chính doanh nghiệp
	4
	4
	0

	40
	
	
	Thị trường chứng khoán
	2
	2
	0

	B
	
	
	Phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần sau)
	2
	2
	0

	41
	
	BM Kế toán
	Định giá tài sản
	2
	2
	0

	42
	
	
	Lập và phân tích dự án đầu tư
	2
	2
	0

	43
	
	
	Kế toán quốc tế
	2
	2
	0

	44
	
	
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	2
	0

	2.5
	
	
	Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc học thêm một số học phần chuyên môn)
	8
	0
	8

	45
	
	BM Kế toán
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	0
	3

	46
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học thêm 02 học phần chuyên môn sau)
	5
	0
	5

	47
	
	
	- Kế toán công ty
	3
	0
	3

	48
	
	
	- Kế toán TCDN 3
	2
	0
	2

	
	
	
	Tổng tín chỉ toàn khóa (chưa kể GDQP và GDTC)
	98
	84
	14


8. Kế hoạch giảng dạy dự kiến:
8.1. Khung thời gian đào tạo toàn khoá: Đơn vị: Tuần

	Năm học
	Học
	Thi
	Nghỉ
	Dự trữ
	Tổng

	
	LT
	TH
	HK
	TN
	Hè
	Tết
	
	

	I
	28
	5
	9
	0
	5
	3
	2
	52

	II
	33
	0
	9
	0
	5
	3
	2
	52

	III
	20
	8
	9
	5
	5
	3
	2
	52

	Cộng
	81
	13
	27
	5
	15
	9
	6
	156


8.2. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ:
	TT
	Học kỳ I
	Số tín chỉ

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	2

	2
	Giáo dục thể chất
	3(0,3)

	3
	Pháp luật đại cương
	2

	4
	Tiếng Anh cơ bản 
	4

	5
	Toán cao cấp 1
	3

	6
	Giáo dục quốc phòng - HP 2
	2

	7
	Giáo dục quốc phòng - HP3
	3(2,1)

	
	Cộng khối lượng học kỳ I 
	19

	TT
	Học kỳ II
	Số tín chỉ

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	2
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	3

	3
	Nhập môn tin học
	3(2,1)

	4
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	3

	5
	Toán cao cấp 2
	3

	6
	Kinh tế vi mô
	3

	7
	 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

 - Pháp luật đại cương
 - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 - Văn hóa kinh doanh
	2

2

2

2

	
	Cộng khối lượng kỳ II
	19

	TT
	Học kỳ III
	Số tín chỉ

	1
	Giáo dục quốc phòng - HP1
	3

	2
	Tài chính - Tiền tệ
	3

	3
	Pháp luật kinh tế
	2

	4
	Nguyên lý thống kê
	2

	5
	Nguyên lý kế toán
	3

	6
	Thuế
	3

	7
	Xác suất thống kê
	2

	8
	 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

 - Địa lý kinh tế
 - Tin học văn phòng
	2

2
2

	Cộng khối lượng kỳ  III 
	20

	TT
	Học kỳ IV
	Số tín chỉ

	1
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2

	2
	Quản trị học
	2

	3
	Mô hình toán kinh tế
	2

	4
	Tài chính doanh nghiệp
	4

	5
	Thống kê doanh nghiệp
	3

	6
	Kế toán TCDN 1
	4

	7
	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

 - Kế toán thương mại dịch vụ

 - Kế toán ngân hàng thương mại
 - Tin học kế toán
	2

2

2

2

	Cộng khối lượng học kỳ IV
	19

	TT
	Học kỳ V
	Số tín chỉ

	1
	Thị trường chứng khoán
	2

	2
	Kế toán quản trị
	3

	3
	Kế toán TCDN 2
	4

	4
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3

	5
	Kiểm toán căn bản
	2

	6
	Toán tài chính 
	2

	Cộng khối lượng học kỳ V
	16

	TT
	Học kỳ VI
	Số tín chỉ

	1
	Kế toán máy
	2(1,1)

	2
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4(0,4)

	3
	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 4 học phần)

- Định giá tài sản
- Lập và phân tích dự án đầu tư
- Kế toán quốc tế

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2

2

2

2
2

	4
	Thực tập tốt nghiệp
	3(0,3)

	5
	Khoá luận tốt nghiệp hoặc thêm một số học phần chuyên môn:
               - Kế toán công ty

               - Kế toán tài chính DN3
	5
3
2

	Cộng khối lượng học kỳ VI
	16

	Tổng số tín chỉ toàn khoá
	98TC+3TC+8GDQP


8.3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên sâu thay thế: 5TC

Nghiên cứu ứng dụng để giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể.

9. M¤ TẢ NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

9.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học phần này học ở học kỳ I năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp cho sinh viên: 

+ Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung học  phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

+ Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

+ Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương: 

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng;
Chương 2: Phép biện chứng duy vật;
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử;
1. Tài liệu học tập:

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản (Giáo trình bắt buộc 1) .

2. Tài liệu tham khảo: Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

2. Những lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2: (3,3,0)


- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.
- Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp cho sinh viên: 

+ Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

+ Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

+ Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của học phần. Căn cứ vào mục tiêu học phần, nội dung chương trình học phần được cấu trúc thành 2 phần 6 chương: 

Phần 2:

Chương 4: Học thuyết giá trị;

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư;

Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền Nhà nước;

Phần 3:

Chương 7: Sứ mênh lịch sử của giai cấp công nhân;
Chương  8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa;

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

1. Tài liệu học tập:

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản (Giáo trình bắt buộc 1).

2. Tài liệu tham khảo: Giáo trình các môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Học phần tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu làm rõ các nội dung: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung bản chất, cách mạng, khoa học của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh như vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nnghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản, dân chủ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân, văn hóa, đạo đức và con người, qua đó, đánh giá những giá trị tư tưởng lý luận cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới và khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
1. Tài liệu học tập

[1]. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tháng 2 năm 2009.

2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

[3]. Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo TƯ.


[4]. Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2009.

[5]. Hồ Chí Minh biên niêu tiểu sử, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2009.

[6]. Giáo sư Song Thành, Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị 2005.


[7]. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên), Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2003.

4. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN: (3,3,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Học xong học phần những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương: Chương I khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương II và chương III là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; từ chương IV đến chương VIII là đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm đường lối về CNH, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng hệ thống chính trị, về xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, về đối ngoại, trong đó tập trung chủ yếu vào đường lối xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.
1. Tài liệu học tập:

 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, HN 2009.

2.  Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ GD-ĐT, Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, II, III, NXB CTQG, HN 2007.


[2]. PGS.TS Tô Huy Rứa, GS.TS Hoàng Chí Bảo, PGS.TS Trần Khắc Việt, PGS.TS Lê Ngọc Tòng (đồng chủ biên), Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng  từ năm 1986 đến nay, NXB CTQG, HN 2009. 

5. Pháp luật đại cương: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức khoa học xã hội - nhân văn.

- Học phần này học ở học kỳ I năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Học phần được thiết kế gồm hai phần:

+ Phần mở đầu giới thiệu với người học khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, về Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và vấn đề pháp chế. Nhằm trang bị cho người học kiến thức lý luận cơ bản nhất, đồng thời cũng nhằm nâng cao ý thức công dân đối với việc tuân thủ pháp luật.

+ Phần pháp luật cụ thể được trình bày tương đối chi tiết và có hệ thống về một số ngành luật thiết yếu, (trên cơ sở có trích dẫn hệ thống pháp luật thực định làm nền minh hoạ cho phần giảng lý thuyết về ngành luật), như Hiến pháp, pháp luật về hành chính, về lao động, dân sự, kinh tế, hình sự, một số vấn đề về pháp luật quốc tế. Nội dung một số ngành luật cụ thể để được gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số giờ luyện tập sẽ giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với đời sống thực tiễn của pháp luật.

1. Tài liệu học tập:



[1]. Th.S. Lê Minh Toàn, Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005;

 
[2]. Phạm Hải Châu, Bài giảng Pháp luật đại cương, ĐHCN Quảng Ninh, 2011


2. Tài liệu tham khảo: 



[1]. Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật, Trường Đại học luật Hà Nội, 2008;



[2]. Th.S. Lê Minh Toàn, Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005;



[3]. Th.S. Ngô Văn Tăng Phước, Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2006;

[4]. Nguyễn Cửu Việt (chủ biên), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Đại cương, nxb. Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội , 2003;

[5]. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hành chính, dân sự, tố tụng dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai, tài chính, hình sự, tố tụng hình sự,…

6. Tâm lý học đại cương: (2,2,0)
- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức khoa học xã hội - nhân văn.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Nội dung học phần Tâm lý học đại cương bao gồm: Những vấn đề khái quát về tâm lý học với tư cách là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức; hoạt động nhận thức; ngôn ngữ và nhận thức; tình cảm và ý chí; nhân cách và các thuộc tính tâm lý của nhân cách… Những kiến thức trong môn học này là cơ sở nền tảng giúp sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương và ý tưởng của những học thuyết khác nhau nhằm giải thích đầy đủ các khái niệm tâm lý học, giúp người học nhận thức được Tâm lý học là một ngành khoa học có khả năng ứng dụng rộng rãi vào đời sống xã hội.
1. Tài liệu học tập


[1] . Tập Bài giảng Tâm lý học đại cương, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2011.


[2]. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên),Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.


2. Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên), Giáo trình Tâm lý học đại c​ương, NXB Đại học sư phạm 2007.


[2]. Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thủy, Tâm lý học, Tập 1 và 2, NXB Giáo dục, 1989. 
7. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức khoa học xã hội - nhân văn.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Nội dung học phần:

+ Trang bị một số kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, vận dụng phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong học tập và thực tiễn.


+ Cách chọn lựa đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, lập đề cương chi tiết, lên kế hoạch trước khi bắt tay vào triển khai nghiên cứu 

+ Phương pháp thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo/thông tin thứ cấp; cũng như các kỹ thuật thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin sơ cấp.
+ Hướng dẫn cách thức viết, trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu; đặc biệt là tập trung vào việc giúp sinh viên luyện tập để có thể thực hiện được các tiểu luận, đề án, luận văn tốt nghiệp.
 1.  Tài liệu học tập

 [1]. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học,  NXB KHKT,  lần thứ 8, 2003.
[2]. Tập bài giảng môn học, Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học do giảng viên tự biên soạn, tổng hợp từ các tài liệu tham khảo. 

2. Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB ĐHQG TP HCM, 2004.

 [2].  Nguyễn  Xuân Nghĩa, Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu xã hội, NXB Trẻ, 2004.

 [3]. Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiê n cứ kho a học. NXB  Đại học Sư phạm, 2003.
 [4]. Lê Tử Thành, Lô gíc học và phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh,. 1996.
 [5]. Phạm Minh Hạc, Phương pháp luận khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục,1981.
 [8]. Phan Hoà, Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Nông lâm Huế, 2006.
 [9]. Vương Tất Đạt, Logíc học, NXB Chính trị Quốc Gia.

 [10]. Giáo trình xã hội học, NXB Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2004.
8. Văn hóa kinh doanh: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức khoa học xã hội - nhân văn.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Không.

            - Học phần Văn hóa kinh doanh trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh (tổng quan về văn hóa kinh doanh, triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp) và những kỹ năng cần thiết để tổ chức ứng dụng, phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Thông qua đó, sinh viên biết vận dụng những vấn đề lý luận để xây dựng và phát triển văn hóa của doanh nghiệp, ứng dụng trong các hoạt động kinh tế, kinh doanh.

1. Tài liệu học tập

[1]. PGS.TS Dương Thị Liễu (Chủ biên), Giáo trình Văn hoá kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 2011.

2. Tài liệu tham khảo
[1]. Vũ Thị Liên, Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2006.


[2]. Đỗ Thị Phi Hoài, Văn hóa doanh nghiệp, NXB Tài chính 2009.


[3]. Nguyễn Mạnh Quân, Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, NXB Lao động xã hội, 2005


[4]. Đỗ Minh Cương (Chủ biên), Văn hoá và triết lý kinh doanh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001. 

9. Tiếng Anh cơ bản: (4,4,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức ngoại ngữ.

- Học phần này học ở học kỳ I năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học tiếng Anh ở bậc phổ thông.

    
- Học phần gồm 7 bài học về các chủ điểm:

- Chào hỏi, hẹn gặp            - Đời sống xã hội

- Phương tiện                      - Sở thích

- Dự định tương lai             - Mua sắm

- Phong cách sống              -  Giải trí

     
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các lĩnh vực:

     
Ngữ pháp: Cung cấp cho sinh viên về: các thời của động từ (hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, tương lai gần, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành), so sánh của tính từ, từ nối (while, during, for…), đại từ quan hệ, và các cấu trúc được sử dụng trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

     
Từ vựng: Cung cấp cho sinh viên từ loại về các chủ điểm liên quan đến nội dung bài học: phương tiện, các họat động giải trí, mua sắm, dự định tương lai…

     
Kỹ năng: Học phần luyện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết về các chủ điểm bài học.

1. Tài liệu học tập: 

     
+ Sách, giáo trình chính:    

[1]. New Headway - Student's book & Work book - Pre Intermediate, the Third edition, John and Liz Soars.

   
+ Sách tham khảo: 

[2]. Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh.

[3].  English grammar in use, Raymond Murphy, Cambridge University Presss.

10. Tiếng Anh chuyên ngành: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức ngoại ngữ.

- Học phần này học ở học kỳ IV năm thứ hai

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua tiếng Anh cơ bản và các học phần kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.

- Học phần trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực kinh tế thông qua các bài đọc bằng tiếng Anh về kinh tế học, kinh tế học vi mô, vĩ mô, thị trường tiền tệ, lạm phát và thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các lĩnh vực:

     
Ngữ pháp: Cung cấp cho sinh viên các hiện tượng ngữ pháp xuất hiện trong bài đọc, đồng thời bổ sung các kiến thức ngữ pháp nâng cao. 

Từ vựng: Cung cấp cho sinh viên từ loại về các chủ điểm kinh tế, những từ, cấu trúc, thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế nói chung, và kế toán nói riêng.    

Kỹ năng: Học phần luyện các kỹ năng Nói, Đọc-dịch, Viết về các chủ điểm liên quan đến kinh tế. 

    
1. Sách, giáo trình chính:    

[1]. English for accounting and finance, Bui Thi Huyen, Quangninh University of Industry, 2011. 

    
2. Sách tham khảo: 

[2].  Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh.

     
[3]  English grammar in use, Raymond Murphy, Cambridge University Presss.


Và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp. 

    
- Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên quan đến môn học): http://www.ebook.edu.vn.
11. Toán cao cấp 1: (3,3,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức toán học, tin học, khoa học tự nhiên và môi trường.

- Học phần này học ở học kỳ I năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Học phần đề cập đến các nội dung: Phép tính giải tích hàm số một biến số, bao gồm giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân hàm một biến, các định  lý về giá trị  trung bình và ứng  dụng, tích phân xác định, tích phân suy rộng, chuỗi số và chuỗi hàm; phép tính giải tích hàm số nhiều biến số bao gồm tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng của các tích phân.

1. Tài liệu học tập

Toán cao cấp 1-Bậc đại học, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 2, NXB Giáo dục 2003.
[2]. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 3, NXB Giáo dục 2003.

[3]. Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán cao cấp tập 2, NXB Giáo dục 2003.

           [4]. Nguyễn Đình Trí, Bài tậpToán cao cấp tập 3, NXB Giáo dục 2003.

12. Toán cao cấp 2: (3,3,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức toán học, tin học, khoa học tự nhiên và môi trường.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong toán cao cấp 1.

- Học phần đề cập đến các vấn đề: Phương trình vi phân, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và véctơ riêng của ma trận- ánh xạ tuyến tính, chéo hoá ma trận; dạng toàn phương.
1. Tài liệu học tập

Toán cao cấp 2, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh 

2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 1, NXB Giáo dục 2003.

[2]. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 2, NXB Giáo dục 2003.

[3]. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 3, NXB Giáo dục 2003

           [4]. Nguyễn Đình Trí, Bài tậpToán cao cấp tập 1, NXB Giáo dục 2003.

[5]. Nguyễn Đình Trí, Bài tậpToán cao cấp tập 2, NXB Giáo dục 2003.

[6]. Nguyễn Đình Trí, Bài tậpToán cao cấp tập 3, NXB Giáo dục 2003.
13. Nhập môn tin học: (3,2,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản về tin học, cấu trúc tổng quát của máy PC: hệ đếm, tập tin, hệ điều hành MSDOS và hệ diều hành WINDOW, ngôn ngữ lập trình Pascal.

Thực hành: Rèn luyện kĩ năng thực hành giúp sinh viên sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính PC.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bùi Huy Quỳnh,  Nhập môn tin học- NXB Giáo dục

+ Giáo trình tin học đại cương - Tủ sách ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

+ Hoàng Kiếm, Tin học đại cương nâng cao- NXB Giáo dục 1998

14. Xác suất thống kê: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc nhóm kiến thức toán học, tin học, khoa học tự nhiên và môi trường.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần toán cao cấp 1, 2; 

- Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán. Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng toán học để học tập và nghiên cứu các môn học liên quan, có khả năng vân dụng giải quyết các bài toán trong chuyên ngành và thực tiễn. Cụ thể:

+ Lý thuyết xác suất: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất của chúng.

+ Thống kê: Tổng thể nghiên cứu, mẫu ngẫu nhiên, thống kê, các thống kê đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên, ước lượng các tham số của mẫu ngẫu nhiên và kiểm định các giả thuyết thống kê.

1. Tài liệu học tập:

Bộ môn Toán, trường ĐH Công nghiệp QN, Bài giảng Xác suất thống kê, 2011.
2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, 2000.

[2]. Nguyễn Cao Văn, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐH KTQD, 2008.

[3]. Tống Đình Quỳ, Xác suất và thống kê, 2001.

[4]. Đặng Hùng Thắng, Lý thuyết xác suất và ứng dụng, 1997.

[5]. Nguyễn Quang Báu, Lý thuyết xác suất và thống kê, 2000.

15. Địa lý kinh tế: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc phần tự chọn.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Không


- Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực địa lý kinh tế: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn địa lý kinh tế; những vấn đề lý luận về tổ chức lãnh thổ; tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên nhân văn; tổ chức lãnh thổ ngành công nghiệp, giao thông vận tải; tổ chức lãnh thổ ngành nông-lâm-ngư nghiệp; tổ chức lãnh thổ dịch vụ; tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế ở Việt Nam.

- Tài liệu học tập:


+ Sách, giáo trình chính:

[1].  Nhóm tác giả, Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam,  trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.


+ Sách tham khảo:

[2]. TS Trần Duy Liên, Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam, trường ĐH Đà Lạt.

[3]. Th.S Nguyễn Văn Huân, Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam, Đại học Thái Nguyên.

[4]. Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông, Dân số học và địa lý dân cư, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 1995.

[5]. Lê Sỹ Giáo (chủ biên), Dân tộc học đại cương, NXB Giáo dục, năm 1997.

[6]. Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng, Địa lý du lịch, NXB Tp HCM, năm 1996.

[7].  Nguyễn Đức Tuấn, Địa lý kinh tế học, NXB Đồng Nai, năm 1998.

[8]. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Tế Xuyên, Địa lý kinh tế Việt Nam, NXB Hà Nội, năm 1997.

[9]. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục, năm 2001.

[10]. Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ, Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục, năm 2001.
16. Tin học văn phòng: (2,1,1)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương thuộc phần tự chọn.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nhập môn tin học

- Học phần gồm 2 chương. 

Chương 1: MS Word; 

Chương 2: MS Excel;  

- Tài liệu học tập:

 [1]. Bài giảng Tin học văn phòng, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2011.

 [2]. Bài tập Tin học văn phòng, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2011.

17. Giáo dục thể chất: (3,0,3)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục đại cương.

- Học phần này học ở học kỳ I năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Không


- Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp tập luyện thể dục thể thao, các quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động và sự phát triển của các tố chất thể lực, giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật để không ngừng phát triển con người cân đối toán diện, nâng cao hiệu quả học tập, lao động và thực hành tay nghề.

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản và hệ thống bài tập, một số kỹ thuật về môn thể thao Bóng chuyền, điền kinh.

- Tài liệu học tập


+ Sách, giáo trình chính (GTC):

[1] Bài giảng Giáo dục thể chất, Bộ môn giáo dục thể chất, trường đại học công nghiệp Quảng Ninh.


+ Sách tham khảo: 

[2]. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, Nhà xuất bản thể dục thể thao, 1988.

[3]. Sinh lý học thể dục thể thao.

[4]. Điền kinh và thể dục.

[5]. Bóng chuyền

[6]. Các tài liệu liên quan và cơ sở vật chất giành cho tập luyện thể dục thể thao.

18. Giáo dục quốc phòng: (8,7,1)

1. Học phần I-Đường lối quân sự của Đảng: (3,3,0)

a) Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Mô tả các nội dung học phần:

Học phần đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: Những vấn đề cơ bản của Học thuyết Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ.

c) Tài liệu học tập:


1. Sách và giáo trình chính:


[1]. Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


[2]. Bài giảng GDQP-AN trình độ ĐH, CĐ (bộ môn GDQP-AN biên soạn).


2. Tài liệu tham khảo:


[1]. Một số bài giảng về GDQP-AN (tài liệu bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN theo chương trình mới cho giáo viên và sinh viên các trường TCCN và các trường CĐ, ĐH) - Bộ GD và ĐT, Hà Nội, 2008.


[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.


[3]. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 1990.

2. Học phần II-Công tác Quốc phòng, an ninh: (2,2,0)

a) Điều kiện tiên quyết: Không

b) Mô tả các nội dung học phần:


Học phần đề cập về những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lựu lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “diễn biễn hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

c) Tài liệu học tập:


1. Sách và giáo trình chính:


[1]. Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


[2]. Bài giảng GDQP-AN trình độ ĐH, CĐ (bộ môn GDQP-AN biên soạn).


2. Tài liệu tham khảo:


[1]. Một số bài giảng về GDQP-AN (tài liệu bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN theo chương trình mới cho giáo viên và sinh viên các trường TCCN và các trường CĐ, ĐH) - Bộ GD và ĐT, Hà Nội, 2008.


[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

3. Học phần III-Quân sự chung, Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK: (3,2,1)


a) Điều kiện tiên quyết: Không

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Nội dung gồm: Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết thương; ba môn quân sự phối hợp; kỹ thuật bắn sung tiểu liên AK (CKC), từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

c) Tài liệu học tập:


1. Sách và giáo trình chính:


[1]. Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


[2]. Bài giảng GDQP-AN trình độ ĐH, CĐ (bộ môn GDQP-AN biên soạn).


2. Tài liệu tham khảo:


[1]. Điều lệnh đội ngũ QĐND Việt Nam, BTTM, NXB QĐND, 2004.


[2]. Giáo trình bắn súng, tập 1, 2, NXB QĐND, 2001.

9.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

9.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành

19. Kinh tế vi mô: (3,3,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học ở học kỳ II năm thứ nhất.

- Điều kiện tiên quyết: Không


- Học phần đề cập đến các vấn đề: các khái niệm cơ bản về kinh tế học, các quy luật kinh tế cơ bản, lý thuyết cung cầu, lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sự lựa chọn của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường.

- Tài liệu học tập


+ Sách, giáo trình chính (GTC):

[1]. ThS. Đỗ Thảo Dịu, Giáo trình Kinh tế học vi mô, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2011.

[2]. ThS. Đỗ Thảo Dịu, Câu hỏi bài tập Kinh tế vĩ mô, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2011.

+ Sách tham khảo: 

[3]. PGS.TS. Lê Thế Giới (chủ biên), Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Tài chính, 2006

[4]. TS. Vũ Kim Dũng, TS. Phạm Văn Minh, TS. Cao Thùy Xiêm, 101 bài tập Kinh tế vi mô chọn lọc, Nhà xuất bản thế giới, 2008.


[5]. GS. TS. Ngô Đình Giao, Kinh tế học vi mô, Nhà xuất Kinh tế quốc dân, 2010.

9.2.2. Kiến thức cơ sở  ngành

20. Nguyên lý thống kê: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học ở học kỳ IV năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Sinh  viên đã học xong chương trình kiến thức cơ bản, cơ sở. Trong đó học phần phải bảo đảm là Toán cao cấp, kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô, xác suất thống kê.

- Học phần cung cấp những lý luận về khoa học thống kê. Học phần tập trung nghiên cứu quá trình tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế xã hội. Các phương pháp điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết. Ứng dụng các loại số dùng trong đánh giá thống kê, đánh giá thống kê dãy số thời gian, các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn thường dùng. Xây dựng chỉ số, hệ thống chỉ số, vận dụng vào phân tích ảnh hượng sự biến động của các chỉ tiêu.

- Tài liệu học tập:

+ Giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Trần Ngọc Phác, Giáo trình Nguyên lý thống kê, NXB Thống kê, 2006.
      + Sách tham khảo:

[2]. TS Nguyễn Huy Thịnh, Giáo trình Lý thuyết thống kê, trường ĐH Kinh tế quốc dân, NXB Tài chính, 2002.

[3]. Hà Văn Sơn, Giáo trình lý thuyết thống kê, ĐH Kinh tế TPHCM, NXB Thống kê, 2000.

[4]. Nguyến Trần Quế, Vũ Mạnh Hà, Giáo trình Thống kê kinh tế, trường ĐH Kinh tế quốc dân, NXB Đại học quốc gia.

[5]. Đỗ Anh Tài, Giáo trình phân tích số liệu thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, 2008.
21. Pháp luật kinh tế: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Học xong các học phần Chủ nghĩa Mác-Lênin và Pháp luật đại cương.

- Nội dung chính của môn học bao gồm các kiến thức cơ bản của pháp luật thực định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh hiện nay như về chủ thể kinh doanh, về hợp đồng, về cơ chế giải quyết tranh chấp và về vấn đề phá sản của chủ thể kinh doanh.




- Tài liệu học tập:



+ Tài liệu chính: 




[1]. Phạm Hải Châu, Bài giảng Pháp luật Kinh tế, ĐHCN Quảng Ninh, 2011.



+ Tài liệu tham khảo: 



[2]. Giáo trình Luật thương mại (tập 1;2), trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2011.

[3]. Giáo trình pháp luật kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2005.



[4]. Giáo trình luật tố tụng dân sự việt nam, Đại học Luật Hà nội  



[5]. Pháp luật trong hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2007.
[6]. Luật gia Thy Anh, Tìm hiểu Luật phá sản, Nhà xuất bản Lao động, năm 2004.

[7]. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: 

- Bộ luật dân sự năm 2005.

- Luật Doanh nghệp nhà nước năm 2003.

- Luật doanh nghiệp năm 2005.

- Luật phá sản năm 2005.

- Luật Thương mại năm 2005.

- Luật chứng khoán năm 2007.

- Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003.

- Bộ luật tố tụng Dân sự  năm 2004.

[8]. Trang web:  quochoi.vn
22. Mô hình toán kinh tế: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần toán cao cấp và Xác suất thống  kê.

- Nội dung của học phần: Học phần sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức để sử dụng thành thạo phương pháp thống kê toán, mô hình hóa các quá trình kinh tế. Cung cấp các công cụ và phương tiện tính toán hiện đại nhằm giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế cũng như trong thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Tài liệu học tập:
[1]. Nguyễn Quang Dong, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Giáo dục, 2002.

[2]. PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Thống kê, 2004.


[3].  PGS.TS. Nhâm Văn Toán, Giáo trình Toán Kinh tế, NXB Giao thông vận tải, 2003


[4].  Bộ câu hỏi và bài tập Kinh tế lượng , trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2009.

23. Quản trị  học: (2,2,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học ở học kỳ III năm thứ hai.

- Điều kiện tiên quyết: Học xong các môn học thuộc phần Kinh tế học vi mô.

- Quản trị học bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức và phối hợp hoạt động có hiệu quả của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của cả tổ chức trong điều kiện biến động của môi trường kinh tế xã hội. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới thiệu các khái niệm và vai trò của quản trị cũng như lịch sử hình thành của quản trị. Phân biệt hiệu quả và kết quả của quản trị, đồng thời nêu ra những phương pháp tiếp cận quản trị học trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của quản trị. Cơ sở khoa học của quản trị: các lý thuyết quản trị, các nguyên tắc và phương pháp quản trị, thông tin và quyết định quản trị. Các chức năng quản trị như  hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra, điều chỉnh và một số vấn đề về quản trị học hiện đại trong thế kỷ 21, chân dung các nhà quản trị & các kinh nghiệm quản trị của các công ty, doanh nghiệp trong nước và trên thế giới

- Tài liệu học tập

+ Tài liệu chính:

[1]. TS. Nguyễn Thu Hà, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị học, trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm 2006.


+ Sách tham khảo:

[2]. Giáo trình Quản trị học và bộ câu hỏi, bài tập Quản trị học của trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, năm 2011.


[ 3]. Giáo trình Quản trị học, NXB Thống kê, năm 2004.


[ 4]. Giáo trình Kinh tế vi mô, 2001.

24. Tài chính - tiền Tử: (3,3,0)






- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học trong học kỳ III năm học thứ II
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Kinh tế vi mô

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tiền tệ như: bản chất, chức năng của tiền tệ, lạm phát tiền tệ; cung và cầu tiền tệ, lãi suất. Hoạt động của hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế. Ngân hàng Trung ư¬ng và việc sử dụng chính sách tiền tệ trong các điều kiện của nền kinh tế.

- Tài liệu tham khảo:



+ Quản lý và Kinh doanh tiền tệ - Phan Công Nghĩa - Đại học Kinh tế quốc dân - NXB Giáo dục, 2002

+ Giáo trình Lý thuyết tiền tệ - Vũ Văn Hoá - NXB Tài chính -  2005

25. Toán tài chính: (2,2,0)










- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần nàNy học trong học kỳ IV  năm học thứ II
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Toán cao cấp, Lý thuyết tài chính 

- Nội dung của học phần cung cấp các nội dung kiến thức cơ bản về tiền lãi, chiết khấu thương phiếu, chuỗi tiền tệ, vay vốn, trái phiếu và doanh lợi đầu tư thông qua công cụ toán học

- Tài liệu tham khảo:


+ Toán tài chính - TS. Bùi Hữu Phước - NXB Thống kê - 2010


+ Toán tài chính - TS. Nguyễn Ngọc Định - NXB Thống kê,  năm 2002

9.2.3. Kiến thức chuyên ngành

26. Nguyên lý kế toán: (3,3,0)

- Học phần này nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

- Học phần này học ở học kỳ V năm thứ ba.

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.


- Học phần đề cập đến các vấn đề: Các khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán; Các phương pháp kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào quá trình kế toán các hoạt động chủ yếu vào một loại hình đơn vị cụ thể.

- Tài liệu học tập


+ Sách, giáo trình chính (GTC):

[1]. Giáo trình Nguyên lý kế toán, trường Đại học Kinh tế quốc dân.


 + Sách tham khảo: 

[2]. Th.S. Bùi Thu Thủy,  Giáo trình nguyên lý kế toán, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2008.

[3]. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ba, Giáo trình Lý thuyết Hạch toán kế toán, Học viện tài chính, NXB tài chính, 2008.

27. ThuÕ: (3,3,0)             

 

- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.



- Học phần này học trong học kỳ III  năm học thứ  II
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Pháp luật kinh tế, Tiền tệ - ngân hàng, Lý thuyết tài chính
 Học phần này gồm những vấn đề cơ bản về thuế và các chính sách thuế của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Học phần tập trung vào việc nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm cơ bản của từng loại thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần thiết kê khai, nộp thuế đối với nhà nước.

- Tài liệu tham khảo:



+ Giáo trình Thuế - ĐH Kinh tế Quốc dân - 2002



+ Giáo trình lý thuyết thuế - Đỗ Đức Minh - NXB Tài chính 2005

28. Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: (4,4,0)





- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

-  Học phần này học trong học kỳ IV  năm học thứ  II
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nguyên lý kế toán.

- Học phần này cung cấp những kiến thức chuyên môn chủ yếu về kế toán tài chính doanh nghiệp với các nội dung: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước; kế toán các loại vật tư; Kế toán tiền lương; Kế toán Tài sản cố định, Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.

- Tài liệu tham khảo:


+ Giáo trình kê toán tài chính doanh nghiệp - Trường ĐH Mỏ Địa chất 2004


+ Giáo trình kế toán tài chính - Ngô Thế Chi - NXB Tài chính 2003


+ Giáo trình kế toán tài chính- Phạm Quang Trung- ĐH Kinh tê qốc dân - NXB Tài chính

 
+ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Bộ Tài Chính

29. Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: (4,4,0)




- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ  III
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán TCDN 1

- Học phần này cung cấp những kiến thức chuyên môn chủ yếu về kế toán tài chính doanh nghiệp với các nội dung: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh,Kế toán các khoản nợ phải trả, Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu,  Báo cáo tài chính.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình kê toán tài chính doanh nghiệp - Trường ĐH Mỏ Địa chất 2004

+ Giáo trình kế toán tài chính - Ngô Thế Chi - NXB Tài chính 2003

+ Giáo trình kế toán tài chính-Phạm Quang Trung-ĐH Kinh tê qốc dân-NXB Tài chính

+ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Bộ Tài Chính
30. Thống kê doanh nghiệp: (3,3,0)





- Học phần nằm trong giới hạn kiến thức chuyên ngành.

- Học phần này học trong học kỳ IV  năm học thứ  II

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nguyên lý thống kê.

- Học phần cung cấp những kiến thức chuyên môn có thể ứng dụng để thống kê, phân tích, dự báo những thông tin về tình hình sản xuất, TSCĐ, lao động tiền lương, giá thành, hiệu quả kinh doanh,... của doanh nghiệp

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình thống kê doanh nghiệp - Hồ Sỹ Chi - NXB Tài chính

+ Bài tập thống kê doanh nghiệp - Chu Văn Tuấn - NXB Tài chính 2003

31. Kế toán hành chính sự nghiệp: (3,3,0)






- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ  III

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nguyên lý kế toán.


- Học phần trang bị những kiến thức nhằm quản lý, giám sát tình hình thu, chi từ nguồn kinh phí Nhà nước, từ ngân sách địa phương và các nguồn thu khác của đơn vị sự nghiệp.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp -Học viện Tài chính - 2004

+ Giáo trình kế toán DN hành chính sự nghiệp - Trường ĐH Thương mại -2008.

32. Kế toán quản trị: (3,3,0)








- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ  III

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp.

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản  có liên quan đến việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các khoản mục chi phí và dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch, nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá chi phí kinh doanh.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình kế toán quản trị - Nhâm Văn Toán - Trường ĐH Mỏ địa chất 2004

+ Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp - Đoàn Xuân Tiên - NXB Tài chính 2005

+ Giáo trình kế toán quản trị - ĐH Kính tế quốc dân - 2002.

33. Kiểm toán căn bản: (2,2,0)







- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

- Học phần này nằm trong học kỳ V năm học thứ  III

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Kế toán doanh nghiệp, Kế toán quản trị

- Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán: khái niệm, hình thức kiểm toán; các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán; quy trình một cuộc kiểm toán; các loại ý kiến kiểm toán.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Kiểm toán- Vương Đình Huệ- NXB Tài chính- năm 2004
+ Lý thuyết Kiểm toán- Nguyễn Quang Quynh- NXB Tài chính- năm 2003.
+ Các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, các chuẩn mực Kiểm toán quốc tế.

34. Kế toán máy: (2,1,1)









- Học phần nằm trong giới hạn kiến thức chuyên ngành.

-  Học phần này học trong học kỳ VIII  năm học thứ  IV

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Tin học kế toán, Kế toán tài chính doanh nghiệp.

- Gồm 2 phần chính:

+ Phần lý thuyết: Cung cấp kiến thức sử dụng phần mềm kế toán SAS  INNOVA

+ Phần thực hành: Trang bị kỹ năng thực hành công tác kế toán trên máy tính như cách vào chứng từ, cách khai báo dữ liệu, cách tạo lập tài khoản chi tiết và kiểm tra số liệu trên các báo cáo

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình kế toán máy- Trần Thị Song Minh – NXB Lao động XH – 2005

+ Giáo trình phần mềm kế toán máy SAS INNOVA - ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008

35. Kế toán thương mại dịch vụ: (2,2,0)




a) Điều kiện tiên quyết :

Học sau học phần Nguyên lý kế toán.

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản có liên quan đến việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các nghiệp vụ kinh tế của các doanh nghiệp nhằm phục vụ cho chức năng kiểm  soát và đánh giá hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ.

c)Tài liệu học tập:


+ Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ - Trường ĐH Thương mại, 2006.


+ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam- Bộ Tài Chính.
36. Kế toán ngân hàng thương mại: (2,2,0)

a) Điều kiện tiên quyết :

Học sau học phần Tiền tệ - Ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về tổ chức hạch toán kế toán tại các ngân hàng thương mại. Tranng bị kiến thức kế toán tài chính về các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.

c) Tài liệu học tập:


+ Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại - Học viện ngân hàng - 2006;

+ Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại - NXB Tài chính - 2005.
37. Tin học kế toán: (2,1,1)

a) Điều kiện tiên quyết :

 
Học sau học phần Tin học đại cương, Nguyên lý thống kê, Nguyên lý kế toán.

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Nội dung gồm 2 phần chính:

+ Phần lý thuyết: Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ thuật tính toán căn bản trên máy tính ứng dụng trong thống kê và kế toán dựa vào phần mềm MICROSOFT EXCEL.

+ Phần thực hành: Rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng phần mềm MICROSOFT EXCEL vào công tác thống kê và kế toán.

c)Tài liệu học tập:


+ Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh tế - Trường ĐH Mỏ Địa chất

+ Tài liệu hướng dẫn làm kế toán bằng Excel -Trần Văn Thắng-NXB Thống kê, 2001

+ Giáo trình tin học ứng dụng - Trường ĐH Tài chính kế toán - NXB Tài chính,  2001.
38. Thực hành kế toán trong doanh nghiệp: (4,0,4)




- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

- Học phần này học trong học kỳ VI  năm học thứ  III
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp.

- Học phần trang bị cho học viên phương pháp và kỹ năng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế lên chứng từ, sổ sách kế toán và phương pháp lập các báo cáo kế toán, phương pháp kiểm tra việc ghi chép lên sổ cái và các sổ chi tiết.

- Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn Thực hành Kế toán tài chính theo tình huống - Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung - NXB Thống kê



+ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính doanh nghiệp - Trần Quý Liên-NXB Tài chính 2005

+ Hướng dẫn Thực hành Kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế -Võ Văn Nhị- NXB Thống kê.
39. Kế toán công ty: (3,0,3)








- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức ngành và chuyên ngành.

-  Học phần này học trong học kỳ VIII  năm học thứ IV
-  Điều kiện tiên quyết:  Nguyên lý kế toán.



- Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về các loại hình công ty và kế toán công ty, Kế toán thành lập công ty, kế toán biến động vốn góp trong công ty, kế toán phân phối lợi nhuận và kế toán giải thể tổ chức lại công ty...

- Tài liệu tham khảo:



+ Giáo trình Kế toán công ty - PGS.TS Nguyễn Thị Đông - NXB Đại học kinh tế quốc dân - 2006



+ Luật doanh nghiệp - số 60/2005/QH11 năm 2005



+ Luật phá sản doanh nghiệp - số 21/2004/QH11 năm 2004

9.2.4. Kiến thức bổ trợ

40. Tài chính doanh nghiệp: (4,4,0)






- Học phần nằm trong giới hạn kiến thức bổ trợ
- Học phần này học trong học kỳ IV  năm học thứ  II
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Quản trị học, Nguyên lý kế toán.

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết về quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường giúp cho các nhà quản lý có thể ra được những quyết định cần thiết trong hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Tài liệu tham khảo:



+ Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Trường ĐH Mỏ Địa chất -  2004



+ Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Lưu Thị Hương - ĐH Kinh tế quốc dân - NXB Thống kê


+ Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Văn Nam - ĐH Kinh tế quốc dân - NXB Tài chính.

41. Thị trường chứng khoán: (2,2,0)






- Học phần nằm trong giới hạn kiến thức bổ trợ.

- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ  III
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Tài chính-Tiền tệ
- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc hoạt động của thị trường vốn trong nên kinh tế thị trường hiện đại.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Thị trường chứng khoán - Học viện Tài chính kế toán- 2000

+ Giáo trình Thị trường chứng khoán - ĐH Kính tế quốc dân - 2002

42. Định giá tài sản: (2,2,0)

a) Điều kiện tiên quyết : 

Học sau học phần Tài chính doanh nghiệp

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ định giá tài sản bao gồm: khái niệm, các qua điểm, quy trình, nguyên tắc, cơ sở định giá và nghiệp vụ các phương pháp định giá bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp và tài sản vô hình.
c) Tài liệu học tập:
+ Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp - T.S Nguyễn Minh Hoàng - 2008

+ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế; Các văn bản pháp quy có liên quan đến thẩm định giá.
43. Lập và phân tích dự án đầu tư: (2,2,0)






a) Điều kiện tiên quyết : 



Sinh viên đã hoàn thành kiến thức giáo dục đại cương, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính doanh nghiệp.

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư; nội dung và trình tự lập dự án đầu tư; cơ sở tính toán kinh tế- tài chính trong lập và chọn dự án đầu tư; nghiên cứu, phân tích dự án đầu tư; nghiên cứu công nghệ và kỹ thuật của dự án đầu tư; phân tích tài chính, kinh tế xã hội và môi trường của dự án; nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư.

c) Tài liệu học tập:

+ Lập và phân tích dự án đầu tư - Phan Thị Thái - ĐH Mỏ ĐC - năm 2003


+ Lập và phân tích dự án đầu tư - Nguyễn Cảnh Nam- ĐH Mỏ ĐC - năm 2006

44. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: (2,2,0)






a) Điều kiện tiên quyết : 

Học sau học phần Tiền tệ - Ngân hàng, Toán tài chính

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 
Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại như chức năng và các hoạt động của ngân hàng thương mại, nguồn vốn của ngân hàng thương mại, các phương thức huy động vốn, các hình thức cấp tín dụng như cho vay, cho thuê,...các dịch vụ khác như thanh toán, thẻ, tư vấn...Môn học cũng nghiên cứu về hoạt động quản trị ngân hàng như quản trị rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản,...

c) Tài liệu học tập:

+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Tài chính - 2005

+ Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng - Học viện ngân hàng - NXB Thống kê - 2000

+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - PGS.TS Lê Văn Tề - NXB Thống kê - 2003.
45. Kế toán quốc tế: (2;2;0)

a) Điều kiện tiên quyết: 

Học sau nguyên lý kế toán; kế toán tài chính 1,2,3; tiếng Anh chuyên ngành kế toán.

b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 Học phần đề cấp đến các chuẩn mực kế toán quốc tế, các khái niệm, đối tượng kế toán, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kế toán quốc tế và việc vận dụng các phương pháp hạch toán đó vào quá trình kế toán các hoạt động chủ yếu  
c) Tài liệu học tập:

+ Giáo trình Kế toán quốc tế, TS.Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Thị Đông, NXB Thống kê.

46. Thực tập tốt nghiệp: (3,0,3)





- Học phần nằm trong kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.
- Học phần này học trong học kỳ VI  năm học thứ  III

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi sinh viên đã học xong lý thuyết, được thực hành các học phần tại Trường 


- Nội dung: 

+ Củng cố kiến thức chuyên môn trên cơ sở liên hệ với thực tế tại doanh nghiệp

+ Rèn luyện kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ của chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.

+ Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc theo nhóm, tác phong công nghiệp

+ Rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp ( trung thực, chính xác, chu đáo)

+ Sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập theo đúng nội dung đã được giao.

- Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn - Đề cương thực tập - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

10.  Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chuyên ngành
	Học phần dự kiến phụ trách

	1
	Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thế Vinh

Lương Gia Ban
	Ths

Ths
PGS.TS
	K tế- Ctrị

CNXHKH

Triết học
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

	2
	Vũ Thị Thu Hà
	Ths
	LS Đảng
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	3
	Lê Hồ Hiếu
	Ths.NCS
	LS Đảng
	Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

	4
	Lê Văn Hựu
	CN
	Luật
	Pháp luật đại cương

	5
	Nguyễn Thị Huệ
	Th.s
	K tế-Ctrị
	Nhập môn lôgic học

	6
	Nguyễn Thế Vinh
	Ths
	CNXHKH
	Nhập môn xã hội học

	7
	Lương Gia Ban
	PGS.TS
	Triết học
	Phương pháp NCKH

	8
	Mai Thị Huyền

Ng Thị Hồng Lịch

Nguyễn Ngọc Dương
	Ths

CN

CN
	Anh văn

Anh văn

Anh văn
	Tiêng Anh cơ bản

	9
	Bùi Thị Huyền
	Ths
	Anh văn
	Tiếng Anh chuyên ngành

	10
	Nguyễn Mạnh Cường
	Ths
	Toán
	Toán cao cấp 1

	
	Nguyễn Duy Phan
	Ths
	Toán
	Toán cao cấp 2

	11
	Nguyễn Hồng Quân
	Ths
	CNTT
	Nhập môn tin học

	12
	Nguyễn Văn Phú
	Ths
	CNTT
	Soạn thảo văn bản

	13
	Nguyễn Đức Tính
	TS
	Toán Cơ
	Quy hoạch tuyến tính

	14
	Bùi Thị Hồng Vân
	Ths
	Toán
	Xác suất thống kê

	17
	Đinh Xuân Thắng

Nguyễn Thị Hương

Trương Công Tuấn
	Ths

CN

CN
	GDTC

GDTC

GDTC
	Giáo dục thể chất

	18
	Đoàn Quang Hậu

Hoàng Hữu Đại

Nguyễn Văn Hoan
	CN

CN

CN
	Quân sự

Quân sự

Quân sự
	Giáo dục quốc phòng

	19
	Trần Văn Nhạ
	Đại học
	Kinh tế mỏ
	Kinh tế vi mô

	20
	Ng T.Thanh Hương
	Thạc sỹ
	Kinh tế mỏ
	Kinh tế vĩ mô

	21
	Trần Thị Tranh Hương
	Cao học
	Kinh tế mỏ
	Nguyên lý thống kê

	22
	Đỗ Văn Mạnh
	Đại Học
	Quản trị KD
	Pháp luật kinh tế

	23
	Đặng Thị Thu Giang
	Cao học
	Kinh tế mỏ
	Quản trị học

	24
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Đại học
	Tài chính DN
	Lý Thuyết tài chính

	25
	Lê Xuân Hương
	Cao học
	Ngân hàng-Tài chính
	Tiền tệ-Ngân hàng

	26
	Đỗ Thảo Dịu
	Thạc sỹ
	Quản trị KD
	Mô hình toán kinh tế

	27
	Đỗ Thị Mơ
	Cao học
	Ngân hàng-Tài chính
	Toán tài chính

	28
	Nguyễn Phương Thuý
	Thạc sỹ
	Kinh tế mỏ
	Nguyên lý kế toán

	29
	Lê Xuân Hương
	Đại học
	Kế toán
	Thuế

	30
	Cát Thu Hường
	Thạc sỹ
	Kế toán
	Kế toán tài chính DN 1

	31
	Vũ Thị Phượng
	Đại học
	Kế toán
	Kế toán tài chính DN 2

	32
	Bùi Thị Thuý Hằng 
	Thạc sỹ
	Quản trị KD
	Thống kế doanh nghiệp

	33
	Lê Thị Tuyết Thanh
	Đại học
	Kế toán
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	34
	Nguyễn Phương Thuý
	Thạc sỹ
	Kinh tế mỏ
	Kế toán quản trị

	35
	Lê Thị Tuyết Thanh
	Đại học
	Kế toán
	Kiểm toán căn bản

	36
	Nguyễn Thị Thúy
	Đại học
	Kế toán
	Kế toán máy

	37
	Lê Xuân Hương
	Cao học
	Tài chính-Ngân hàng
	Tin học kế toán

	38
	Cát Thu Hường
	Đại học
	Kế toán
	Thực hành  KTTC  DN

	39
	Nguyễn Thị  Thơm
	Đại học
	Kế toán
	Kế toán th​ương mại DV

	40
	Lãnh Thị Hòa
	Cao học
	Tài chính- Ngân hàng
	Kế toán ngân hàng thương mại

	41
	Nguyễn Thị Thủy
	Đại học
	Kế toán
	Phân tích tài chính và HĐKD của DN

	42
	Lãnh Thị Hoà
	Cao học
	Tài chính-Ngân hàng
	Tài chính doanh nghiệp

	43
	Trần Hoàng Tùng
	Thạc sỹ
	Kinh tế mỏ
	Thị tr​ường chứng khoán

	44
	Đỗ Văn Tá
	Đại học
	Kế toán
	Định giá tài sản

	45
	Phạm Thu Trà
	Cao học
	Quản trị KD
	Quản trị kinh doanh

	46
	Trần Hoàng Tùng
	Thạc sỹ
	Kinh tế mỏ
	Thực tập tốt nghiệp

	47
	Lương Văn Té
	Đại Học
	Kế toán
	Kế toán công ty

	48
	Đỗ Thị Mơ
	Cao học
	Kế toán
	Ké toán TCDN 3


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

11.1. Các phòng thí nghiệm, thực hành và xưởng thực tập

Các phòng học chuyên dùng được trang bị đủ thiết bị và số lượng đáp ứng cho 30 đến 60 sinh viên thực hành trong một đợt theo các bài thực hành được quy định trong chương trình đào tạo.

	TT
	Phòng thực hành
	Địa điểm
	Ghi chú

	1. 
	Phòng học ngoại ngữ
	Trong trường
	Đủ thiết bị

	2. 
	Phòng thực hành tin học, kế toán máy
	Trong trường
	Đủ thiết bị

	3. 
	Khu thực nghiệm sản xuất
	Ngoài trường
	30 vạn tấn than/năm


11.2. Thư viện

Thư viện 3 tầng với tổng diện tích 2300m2 với trên 5000 đầu sách giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo cho các ngành nói chung. Chuyên ngành Kế toán nói riêng trên 386 đầu sách giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo phục vụ cho đào tạo Đại học Kế toán. 

Trường đã liên kết nhiều năm với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, và một số trường khác giúp các tài liệu tham khảo, và phối hợp biên soạn bổ sung bài giảng, giáo trình một số học phần chuyên ngành đào tạo bậc Đại học.

Phương tiện nối mạng: Nối mạng Lan; Internet băng thông 4Mbps.
11.3. Tài liệu giảng dạy, học tập:
400 đầu sách giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo phục vụ cho đào tạo cao đẳng, đ¹i học Kế toán là tương đối đầy đủ.
Hiện tại hàng năm Trường đều đầu tư kinh phí để bổ sung tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên từ 150 đến 200 triệu đồng, do đó việc bổ sung tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo các ngành của Trường sẽ được thực hiện.

12. HƯỚNG DẦN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Kiến thức trong chương trình đào tạo là kiến thức bắt buộc phải có;

 - Trình tự giảng dạy các học phần có thể điều chỉnh nhưng bắt buộc phải đảm bảo điều kiện lôgic nhận thức khi học các học phần.


- Khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, được công bố ngay đầu năm thứ 2 để cho sinh viên tự chọn và chuẩn bị;


 - Tổ chức thực hiện chương trình theo quy định tại Quy chế đào tạo ban hành theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.








HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     Ts. Nguyễn Đức Tính


































HKVI: 16 TC





HKII: 19 TC





HKI: 19 TC





HKIII: 20 TC





HKIV: 19 TC





HKV: 16 TC





Khoá luận tốt nghiệp


(5,0,5)





Tư  tưởng Hồ Chí Minh


(2,2,0)





Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1


(2,2,0)





Đường lối cách mạng của ĐCSVN


(3,3,0)





Quản trị học


(2,2,0)





Tiến trình đạo tạo Cao đẳng kế toán





Tiếng anh cơ bản


(4,4,0)





Kế toán Tài chính DN 3


(2,0,2)





Kinh tế vi mô


(3,3,0)





Kế toán công ty


(3,0,3)








Nhập môn tin học


(3,2,1)





Giáo dục thể chất


(3,0,3)





Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2


(3,3,0)





Tiếng Anh chuyên ngành


(2,2,0)





Thị trường chứng khoán


(2,2,0)





Toán cao cấp 2


(3,3,0)





Nguyên lý kế toán


(3,3,0)





Kế toán tài chính DN1 


(4,4,0)





Kiểm toán căn bản


(2,2,0)





Giáo dục quốc phòng - HP3


(3,2,1)





Tự chọn 1/3 học phần


(2,2,0)





Tự chọn 1/2 học phần


(2,2,0)





Thuế


(3,3,0)





Tự chọn 1/3 học phần


(2,2,0)








Toán tài chính


(2,2,0)





Toán cao cấp 1


(3,3,0)





Tài chính tiền tệ (3,3,0)





Mô hình toán kinh tế


(2,2,0)





Kế toán quản trị


(3,3,0)





Chọn làm khoá luận hoặc học 2 học phần chuyên môn





Kế toán máy


(2,1,1)





 Xác suất thống kê


(2,2,0)





Pháp luật đại cương


(2,2,0)





Pháp luật kinh tế


(2,2,0)





Tài chính doanh nghiệp


(4,4,0)





Kế toán tài chính DN 2


(4,4,0)





Thực hành kế toán trong DN


(4,0,4)





Giáo dục quốc phòng - HP1


(3,3,0)





Giáo dục quốc phòng - HP2


(2,2,0)





Nguyên lý thống kê


(2,2,0)





Thống kê doanh nghiệp


(3,3,0)





Kế toán hành chính sự nghiệp


(3,3,0)





Thực tập tốt nghiệp


(3,0,3)





Tự chọn 1/2 học phần


(2,2,0)
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